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- Ba là: tổ chức điều tra kết hợp với 

một số cuộc điều tra trong nông nghiệp 

như điều tra năng suất lúa, năng suất cây 

trồng, chăn nuôi,… 

Đây là vấn đề phức tạp cần nghiên cứu để 

lựa chọn hình thức và phương pháp thích hợp. 

III. Một số khuyến nghị về đẩy mạnh 

thống kê làng nghề 

Như trên đã trình bày thống kê làng 

nghề là vấn đề mới phức tạp nhưng lại rất 

cấp thiết vì vậy trong thời gian tới ngành 

thống kê cần: 

1. Tổ chức nghiên cứu hoàn thiện các 

vấn đề lý luận làm cơ sở để xây dựng thống 

kê làng nghề ở Việt Nam nhất là làm sáng tỏ 

khái niệm “làng nghề” 

2. Viện Khoa học Thống kê cần phối 

hợp chặt chẽ với vụ Phương pháp Chế độ 

Thống kê và các vụ chuyên ngành tiến hành 

khảo sát đúc rút kinh nghiệm ở các địa 

phương có tiến hành thống kê làng nghề để 

giải quyết những vấn đề phương pháp luận 

và phương pháp tính về làng nghề 

3. Các kết quả nghiên cứu thống kê 

làng nghề cần được trao đổi trên tờ Thông 

tin Khoa học Thống kê hoặc tổ chức các 

cuộc  hội thảo để trưng cầu ý kiến rộng rãi 

của các nhà khoa học và cán bộ thực tế 

4. Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

làng nghề đảm bảo tính khoa học và thực tiễn  

5. Nghiên cứu lựa chọn các hình thức 

thu thập thông tin phù hợp với làng nghề 

Mô hình I-O liên vùng cho thành phố Hồ Chí Minh 

ứng dụng trong phân tích kinh tế và môi trường 

                                   TS. Nguyễn Trần Dương, Bùi Trinh, Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

1. Mô hình Input-output tổng quát 

Một mô hình I-O có thể biểu diễn dưới dạng đơn giản nhất như sau: 
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Tổng đầu vào 

   

 

¤ I thể hiện chi phí trung gian của các 

ngành, bao gồm các ngành sản xuất ra sản 

phẩm vật chất và các ngành sản xuất ra sản 

phẩm dịch vụ. 
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¤ II thể hiện những sản phẩm vật chất 

và dịch vụ được sử dụng cho nhu cầu sử dụng 

cuối cùng, bao gồm nhu cầu tiêu dùng cuối 

cùng, tích luỹ tài sản và xuất nhập khẩu. 

¤ III thể hiện giá trị tăng thêm của các 

ngành, bao gồm thu nhập của người sản 

xuất, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ và 

thặng dư sản xuất. 

Các ngành trong nền kinh tế có mối 

quan hệ hàm số như sau: 

X = AX + Y                                 (1) 

Trong đó: 

A: là ma trận hệ số chi phí trung gian 

trực tiếp, 

X: là véc tơ giá trị sản xuất. 

Y: là véc tơ sử dụng cuối cùng. 

2. Mô hình I-O liên vùng 

Mô hình I-O có thể được vận dụng để 

nghiên cứu mối quan hệ giữa 2 vùng kinh tế, 

chẳng hạn như giữa vùng kinh tế là thành 

phố Hồ Chí Minh và vùng 2 là các tỉnh còn 

lại của Việt Nam. 

Ma trận A trong (1) được chia thành 4 

ma trận con: 
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A11 là ma trận hệ số chi phí trung gian 

trực tiếp giữa các ngành trong vùng 1 (tức là 

không kể đến chi phí trung gian vùng 1 

dùng của bên ngoài). 

A22 tương tự, là ma trận hệ số chi phí 

trung gian trực tiếp giữa các ngành trong 

vùng 2. 

A12 là ma trận hệ số xuất khẩu hàng 

hoá trung gian từ vùng 1 sang vùng 2, hay 

còn gọi là xuất khẩu nội địa của vùng 1. 

A21 là ma trận hệ số nhập khẩu hàng 

hoá của vùng 2 làm đầu vào cho sản xuất ở 

vùng 1, hay còn gọi là nhập khẩu nội địa 

của vùng 1. 

Trong bảng I-O liên vùng còn có thêm 

các ma trận thể hiện trao đổi của vùng 1 và 

vùng 2 với thế giới. 

(1) có thể được khai triển thành: 
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Trong đó: Y1 , Y2 lần lượt là các vectơ 

TDCC của vùng 1 và vùng 2. 

X1, X2 lần lượt là các vectơ tổng đầu ra 

của vùng 1 và vùng 2. 

Từ (2) khai triển ra ta có 2 hệ phương trình: 

(I - A11)X1 - A12X2 = Y1                   (3.1) 

(I - A22)X2 - A21X1 = Y2                   (3.2) 

(3.1) Cho biết, Tiêu dùng cuối cùng các 

sản phẩm do vùng 1 sản xuất ra bằng tổng 

đầu ra vùng 1 trừ đi khoản Tiêu dùng trung 

gian cho chính vùng 1 và trừ tiếp đi khoản 

tiêu dùng trung gian xuất sang vùng 2. 

(3.2) cũng được giải thích tương tự như vậy. 

3. Sự phụ thuộc liên vùng 

Sử dụng bảng I-O liên vùng chúng ta 

có thể nghiên cứu phân tích sự phụ thuộc 
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giữa 2 vùng với nhau và với phần còn lại của 

thế giới. 

Hiện nay, bất kỳ một nền kinh tế nào 

cũng tham gia giao dịch thương mại với các 

nền kinh tế khác trên thế giới. ở cấp độ địa 

phương, địa phương nào cũng tham gia trao 

đổi thương mại với các tỉnh trong cùng nước 

và với thế giới bên ngoài. Nhờ quá trình giao 

dịch này, sản lượng của vùng tăng lên rõ rệt. 

Điều này thể hiện rõ nét ở nước ta sau khi 

các quy định "ngăn sông, cấm chợ” được bãi 

bỏ, hàng hoá được thông thương giữa các 

tỉnh. Tương tự, kể từ khi kinh tế nước ta mở 

cửa, khối lượng giao dịch tăng lên rất nhiều 

và trở thành động lực thúc đẩy hoạt động 

sản xuất trong nước phát triển. 

Bây giờ, ta xem xét: 

- Nếu không quan tâm đến sự biến 

động của nhu cầu tiêu dùng cuối cùng của 

vùng 2 , tức Y2 = 0, ta có: 

(3.2)  X2 = (I - A22)
-1 A21X1             (3) 

- Tương tự, trong trường hợp không tính 

đến sự biến động của nhu cầu tiêu dùng 

cuối cùng của Vùng 1, tức Y = 0, ta có: 

(3.1)  X1 = (I - A11)
-1 A12X2             (4) 

(4) cho thấy, trong trường hợp không 

tính đến ảnh hưởng của nhu cầu tiêu dùng 

cuối cùng của vùng 1, một đơn vị tăng lên 

của tổng đầu ra của vùng 2 gây ra một 

khoản tăng lên ở tổng đầu ra của vùng 1 là: 

P1 = (I - A11)
-1A12 được gọi là hệ số ảnh 

hưởng lan toả 

ảnh hưởng nội vùng và ảnh hưởng 

ngoại vùng theo Miyazawa 

Theo Miyazawa, ma trận (I-A)-1 có thể 

phân tích thành tích của 3 ma trận: 
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Trong đó: B1 = (I- A11)
-1 

                 B2 = (I- A22)
-1 

                 P1 = (I- A11)
-1 A12 

                 P2 = (I- A22)
-1 A21  

                 1 = (I- P1P2)
-1 

                 2 = (I- P2P1)
-1 

Trong 3 ma trận trên, ma trận đầu tiên 

là ma trận ảnh hưởng ngoại vùng, thể hiện 

ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế ở 

thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thuộc 

ngoại vùng; ma trận thứ hai là ma trận ảnh 

hưởng lan toả, thể hiện ảnh hưởng của 

ngoại vùng gây ra đối với thành phố Hồ Chí 

Minh; và ma trận thứ ba là ma trận ảnh 

hưởng nội vùng, thể hiện ảnh hưởng tự phát 

sinh trong thành phố Hồ Chí Minh. 

4. áp dụng vào phân tích ảnh hưởng về 

môi trường 

Theo Akita (1999), những tác động môi 

trường có thể được gắn vào mô hình I-O 

theo công thức:  

V=V* . (I - A)-1.Y 

Trong đó V* là ma trận hệ số chất thải 

trực tiếp ứng với các ngành trong nền kinh 

tế, V là ma trận chất thải toàn phần. 

Gắn yếu tố môi trường vào phân tích 

trên của Miyazawa, ta thu được các ảnh 

hưởng môi trường nội vùng, ngoại vùng và 

lan toả như sau: 

- ảnh hưởng môi trường nội vùng:  

V1
int = V*.B1 .Y1 

- ảnh hưởng môi trường lan toả:  
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V1
int = V*.P1 .X2 

- ảnh hưởng môi trường ngoại vùng: 

V1
ext = V*.1.Y1 

Mô hình I-O trên đây đã được thử 

nghiệm tính toán theo số liệu năm 

1996 cho 12 ngành ở thành phố Hồ 

Chí Minh kết quả tính toán đưa ra 

nhiều gợi ý quan trọng trong công tác 

quản lý môi trường đô thị ở thành phố 

Hồ Chí Minh  

Hệ thống chỉ tiêu thống kê làng nghề 

                                                                                      Nguyễn Tuấn Nghĩa 

                                                                            Phó Cục trưởng Cục TK Hà Tây  

Làng nghề theo quan niệm lâu nay là 

hình thức tổ chức chuyên sản xuất phi nông 

nghiệp của phần lớn dân cư sống trong 

cộng đồng thôn, ấp, bản.. bao gồm cả làng 

nghề truyền thống hình thành từ lâu đời và 

những làng nghề mới được hình thành do 

phát triển từ các làng nghề truyền thống 

hoặc tiếp thu những nghề mới mà tạo ra. 

Do vị trí quan trọng của làng nghề 

trong chiến lược phát triển nông nghiệp 

nông thông hiện nay, nên các cấp các 

ngành hết sức quan tâm đến thông tin về 

làng nghề. 

 Để bảo đảm yêu cầu quản lý, cần phải 

có Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt 

động của các làng nghề bảo đảm các yêu 

cầu thông tin cần thiết: 

1. Yêu cầu thông tin phục vụ quản lý 

Những yêu cầu thông tin của công tác 

quản lý và chỉ đạo thể hiện ở những nội 

dung chính: 

- Chủng loại ngành nghề hiện đang 

hoạt động phân theo ngành kinh tế. 

- Số lượng làng nghề chia ra các loại 

truyền thống, mới phát triển, xu hướng phát triển. 

- Hình thức sở hữu. 

- Sản phẩm thị trường: Sản phẩm chủ 

yếu (số lượng, chất lượng), khả năng tiêu 

thụ sản phẩm, xu hướng phát triển. 

- Lao động: Số lượng, trình độ, tay 

nghề, thu nhập 

- Nguồn nguyên liệu: Tại chỗ, mua 

trong nước, mua nước ngoài, khả năng giải 

quyết, thuận lợi, khó khăn. 

- Công nghệ sản xuất 

- Vấn đề môi trường hiện nay cũng như 

liên quan đến quá trình phát triển sau này 

thể hiện quan điểm phát triển bền vững 

- Hiệu quả kinh tế, xã hội 

- Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

2. Những nguyên tắc xây dựng hệ thống 

chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động 

làng nghề 

Việc nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu thống kê phản ánh hoạt động làng nghề 

cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Phải căn cứ vào nhu cầu thông tin 

cần đáp ứng để tuyển chọn và xây dựng các 

chi tiêu thống kê cho phù hợp 

- Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng phải 

mang tính chất hệ thống và đồng bộ thể 


